
1. Lời mở đầu

Sự phát triển của các doanh nghiệp (Dn) nhỏ
và vừa có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc
tạo ra việc làm cho người nghèo (humphrey and
Schmitz, 1996; hayami, 1998; otsuka, estudillo,
and Sawada, 2009). Đối với các Dn hương trấn
(TVes) ở Trung Quốc, Sonobe và otsuka (2006)
khẳng định học vấn, kiến thức và kỹ năng của
người lãnh đạo và của người lao động là những
nhân tố quyết định tới sự thành công của các Dn
này. ngoài ra, vốn xã hội cũng đóng vai trò không
kém phần quan trọng đối với sự phát triển của
các Dn trong các cụm công nghiệp ở châu Phi
(akoten and otsuka, 2007). Liệu nguồn vốn nhân
lực và vốn xã hội có vai trò tương tự đối với sự
phát triển của các Dn làng nghề ở Vn hay không
là một câu hỏi cần được trả lời để có thể đưa ra
các chính sách phát triển làng nghề hiệu quả
nhất. 

Các cơ sở sản xuất trong hơn 2.000 làng nghề
ở Vn chủ yếu tồn tại dưới hình thức hộ gia đình
và các Dn có quy mô nhỏ và vừa (international
Japan Cooperation agency, 2004). Trong bài viết
này, chúng tôi gọi chung các cơ sở sản xuất trong

làng nghề là các Dn. Mặc dù nhiều làng nghề còn
đang sản xuất các sản phẩm thủ công truyền
thống nhưng một số khác đã bắt đầu sản xuất các
sản phẩm mới và có chất lượng cao hơn để xuất
khẩu. Vạn Phúc là một trong số những làng nghề
như vậy và là làng nghề sản xuất lụa nổi tiếng
của nước ta. Bài viết này được thực hiện dựa trên
số liệu khảo sát thu thập được từ 57 Dn trong
làng nghề này trong thời gian ba năm: 2005, 2007
và 2009. 

2. Lịch sử phát triển, quy trình sản xuất ở làng
nghề lụa Vạn Phúc và các giả thuyết

Vạn Phúc nằm cách trung tâm hà nội khoảng
10 km và là nơi sản xuất nhiều loại lụa độc đáo
như vân, sa, nhiễu, gấm, vóc được khách hàng
trong và ngoài nước hết sức ưa chuộng. Các gia
đình ở Vạn Phúc đã dệt lụa từ hơn 1000 năm trước
đây. năm 1962, hợp tác xã dệt lụa Vạn Phúc
thành lập để thống nhất các gia đình làm nghề
dệt theo phương thức sản xuất tập trung. Tới năm
1992, hoạt động sản xuất đã được chuyển về các
hộ gia đình. Ban đầu, do thiếu thị trường nên
người dân Vạn Phúc phải tự đạp xe ra hà nội để
chào bán sản phẩm của mình. Tuy nhiên sau này

* Trường Đại học Ngoại thương 

Làng nghề giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của khu vực nông thôn
VN. Các làng nghề hiện đang tạo ra hàng triệu việc làm với mức thu nhập cao
cho người dân. Tuy nhiên, các nghiên cứu về làng nghề còn ít, đặc biệt là các
nghiên cứu có tính định lượng. Bài viết này đã chứng minh được rằng nguồn
vốn nhân lực và truyền thống gia đình là các nhân tố quyết định tác động tới
đến quy mô, chất lượng sản phẩm và chiến lược marketing của các cơ sở sản
xuất ở làng nghề lụa Vạn Phúc ở miền Bắc VN. 
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cùng với sự phát triển của sản xuất, lụa Vạn Phúc
ngày càng được nhiều người biết tới. người mua
hàng đã tới tận làng để đặt hàng và thiết lập các
mối quan hệ buôn bán lâu dài. nghề lụa ở Vạn
Phúc phát triển rất mạnh trong giai đoạn 2001 –
2006 nhưng tới năm 2007, sản xuất bắt đầu giảm
sút do giá tơ đầu vào tăng mạnh. Khủng hoảng
kinh tế năm 2008 càng khiến cho các Dn gặp
nhiều khó khăn và tới đầu năm 2010, chỉ còn
khoảng 60 hộ dệt lụa tiếp tục sản xuất. 

Lụa và các sản phẩm từ lụa Vạn Phúc được sản
xuất và bán theo quy trình như sau: 1) Tơ đầu vào
được Dn dệt mua từ các đại lý ở tỉnh ngoài như
Sơn Đồng, Đan Phượng, nam hà, Bảo Lộc hoặc
từ những người bán tơ nhỏ lẻ từ nơi khác tới; 2)
Dn dệt tiến hành dệt lụa mộc từ tơ; 3) Lụa mộc
dệt ra được bán cho người thu gom nhỏ lẻ, bán
thẳng cho các Dn chuội nhuộm trong làng hoặc
bán trực tiếp cho khách hàng ở các tỉnh khác; 4)
Lụa nhuộm xong có thể được bán ngay hoặc được
cắt may tại các nhà may trong hoặc ngoài làng và
bán cho các cửa hàng tại phố lụa trong làng hoặc
tại các cửa hàng ở hà nội. Bên cạnh các cửa hàng
lụa, các Dn có số lượng đông nhất là các Dn dệt.
Một vài Dn trong làng tiến hành tất cả các công
đoạn sản xuất cho đến khi bán sản phẩm hoàn
thiện cho khách hàng nhưng phần lớn chỉ chuyên
sâu vào một số công đoạn nhất định. Bài viết này
chỉ tập trung vào nhóm các Dn dệt lụa mộc từ tơ.

Trước đây, Vạn Phúc chỉ sản xuất các sản
phẩm giản đơn và có chất lượng thấp. Trong
những năm qua, các Dn trong làng đã không
ngừng cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm.
Các Dn cũng thay đổi cách thức bán các sản phẩm
này. Cụ thể, các Dn dệt sản xuất lụa chất lượng
cao thường bán trực tiếp cho các cơ sở chuội
nhuộm hoặc bán trực tiếp cho khách hàng ở các
tỉnh khác thay vì bán cho người thu gom nhỏ lẻ
như trước đây. nhiều nghiên cứu trước đây đã

chứng minh học vấn giữ vai trò rất quan trọng
trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm, quy trình
sản xuất và marketing của các Dn trong cụm công
nghiệp (Schultz, 1975; altenburg và Meyer-
Stamer, 1999; Sonobe và otsuka, 2006; akoten và
otsuka, 2007; Vũ hoàng nam et al., 2009). Chính
vì vậy, chúng tôi đưa ra các giả thuyết  như sau:

Giả thuyết 1: Chủ DN có trình độ học vấn cao
có xu hướng sản xuất các sản phẩm chất lượng
cao, tiêu thụ các sản phẩm trực tiếp và có quy mô
DN lớn.

Cũng như các làng nghề khác, truyền thống gia
đình có vai trò quan trọng đối với sự phát triển
của các Dn ở làng nghề Vạn Phúc. Với đặc điểm
nghề dệt lụa thường mang tính chất “cha truyền
con nối” nên: 

Giả thuyết 2: Truyền thống làm nghề lụa của
gia đình chủ DN có tác động tích cực tới việc nâng
cao chất lượng sản phẩm, tiêu thụ các sản phẩm
trực tiếp và mở rộng quy mô DN. 

3. Số liệu

Vào tháng 2/2010, chúng tôi tiến hành khảo
sát tại làng nghề Vạn Phúc. Cuộc khảo sát được
tiến hành với toàn bộ các Dn chuyên dệt lụa trong
làng nghề và thu được mẫu khảo sát bao gồm 57
Dn. Dữ liệu được thu thập từ thông tin cá nhân
của chủ Dn, các thông tin về sản xuất, lao động,
giá sản phẩm và marketing trong ba năm: 2005,
2007 và 2009 [1]. Do thông tin về doanh thu và
chi phí không đầy đủ và chính xác nên chúng tôi
không thể dùng giá trị gia tăng mà buộc phải
dùng số lao động để phản ánh quy mô của Dn [2].

Bảng 1 trình bày kết quả kinh doanh của các
nhóm Dn phân theo trình độ học vấn của chủ Dn
bao gồm: số lao động [3], giá sản phẩm thực tế cao
nhất [4], và tỷ lệ % doanh thu bán sản phẩm trực
tiếp cho các cơ sở chuội nhuộm hoặc khách hàng
ngoài tỉnh. Các chủ Dn được chia thành hai
nhóm: nhóm có số năm đi học nhiều nhất là 9 và

Lao động
Giá sản phẩm cao nhất

(ngàn đồng)
Tiêu thụ trực tiếp (%)

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009

Số năm đi học <=9 2,2 2,2 2,1 11,7 13,0 15,5 40,7 42,5 37,2

Số năm đi học >=10 2,5 2,4 2,0 47,4** 52,0** 62,0** 59,8* 59,8* 45,8

Bảng 1. Kết quả kinh doanh của DN phân theo trình độ học vấn của chủ DN

* và ** thể hiện sự chênh lệch có ý nghĩa ở mức 10% và 5%.

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 
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nhóm có số năm đi học ít nhất là 10. Theo bảng
này, sự khác biệt về quy mô, thể hiện bằng số lao
động là không đáng kể giữa hai nhóm Dn. Tuy
nhiên, các chủ Dn có số năm đi học ít nhất là 10
sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao hơn và
tiêu thụ sản phẩm trực tiếp nhiều hơn các chủ Dn
khác [5]. Kết quả này phù hợp với giả thuyết 1.

Bảng 2 cũng trình bày kết quả kinh doanh của
các nhóm Dn nhưng phân theo truyền thống của
gia đình chủ Dn. nhóm Dn có bố mẹ đẻ và bố mẹ
chồng/vợ trước đây đã từng làm nghề dệt được so
sánh với nhóm Dn khác. Kết quả cho thấy, mặc
dù không phải tất cả các chủ Dn sinh ra trong các
gia đình có truyền thống làm nghề có kết quả kinh
doanh tốt hơn các Dn khác nhưng về cơ bản
những số liệu trong Bảng 2 là phù hợp với giả
thuyết 2. 

Bảng 3 trình bày đặc điểm cá nhân của chủ Dn
và đặc điểm của các Dn. Theo bảng này, các chủ
Dn dệt ở Vạn Phúc nói chung đã tốt nghiệp cấp
2, có độ tuổi trung bình khá thấp nhưng có số năm
kinh nghiệm trong nghề cao. Tỷ lệ các chủ Dn có
bố mẹ đẻ trước đây đã từng làm nghề dệt là rất
lớn. Đó có thể là một trong những lý do giải thích
vì sao tỷ lệ vốn tự có của chủ Dn khi bắt đầu xây
dựng Dn chỉ gần 14% [6]. Bảng 3 cũng cho thấy

so với số năm kinh nghiệm của chủ Dn thì tuổi
của Dn thấp hơn nhiều. 

Bảng 3: Đặc điểm cá nhân của chủ DN (2009)

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 

4. Kết quả phân tích hồi qui 

Để kiểm định hai giả thuyết ở trong Phần 2,
chúng tôi ước lượng các tham số của hàm số lượng
lao động trong các Dn, giá bán sản phẩm cao nhất
trong năm và tỷ lệ phần trăm doanh thu được tiêu

Lao động
Giá sản phẩm cao nhất 

(ngàn đồng)
Tiêu thụ trực tiếp (%)

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009

Bố đẻ

Trước không làm nghề dệt 1,9 1,8 1,6 11,6 13,3 14,7 30,0 30,0 17,9

Trước làm nghề dệt 2,5* 2,5* 2,2* 32,9 35,6 42,5 55,6** 56,6** 48,5**

Mẹ đẻ

Trước không làm nghề dệt 2,0 1,9 1,7 11,9 13,6 14,9 30,8 30,8 16,7

Trước làm nghề dệt 2,4 2,4 2,1 31,8 34,5 41,2 54,2** 55,2** 47,4**

Bố chồng (vợ)

Trước không làm nghề dệt 2,0 2,0 1,8 28,6 30,8 35,5 39,5 41,5 42,1

Trước làm nghề dệt 2,7** 2,7** 2,2 26,4 29,3 36,0 60,4** 60,4* 39,6

Mẹ chồng (vợ)

Trước không làm nghề dệt 2,1 2,1 1,9 30,1 32,3 36,9 40,5 42,6 43,3

Trước làm nghề dệt 2,6 2,6 2,2 25,1 27,9 34,5 57,9* 57,9 38,6

Trình độ học vấn 9,0

Số năm kinh nghiệm trong nghề dệt 24,4

Tuổi 29,0

Giới tính ( Nữ =1) 0,5

Bố đẻ trước đây có làm nghề dệt ( Có =1) 0,8

Mẹ đẻ trước đây có làm nghề dệt ( Có =1) 0,8

Bố chồng (vợ) trước đây có làm nghề dệt (
Có =1)

0,5

Mẹ chồng (vợ) trước đây có làm nghề dệt (
Có =1)

0,5

Số anh chị em ruột đã thành lập xưởng
trước cơ sở

1,2

Tỷ lệ vốn tự có khi cơ sở mới thành lập (%) 13,9

Số năm hoạt động của cơ sở 13,0

Bảng 2. Kết quả kinh doanh của DN phân theo truyền thống của gia đình

* và ** thể hiện sự chênh lệch có ý nghĩa ở mức 10% và 5%.

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 
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Tổng số lao động giá bán cao nhất Tỷ lệ DT tiêu thụ trực
tiếp

oLS oLS Tobit
(1) (2) (3)

Số năm đi học của chủ Dn
0,135** 34,831*** 0,469***

(2,02) (3,63) (3,79)

Tuổi của Dn
0,016 -0,887 -0,031
(0,82) (-0,61) (-0,85)

Số năm kinh nghiệm của chủ Dn
-0,050** 0,942 -0,022

(-2,42) (0,33) (-0,87)

Tuổi của chủ Dn
0,046** 8,379*** 0,033

(2,33) (3,30) (1,22)

giới tính của chủ Dn (nữ =1)
-0,135 -51,053*** 0,049
(-0,60) (-2,73) (0,14)

Bố đẻ chủ Dn từng dệt (=1)
1,493*** 13,372 0,699

(4,89) (0,46) (0,77)

Mẹ đẻ chủ Dn từng dệt (=1)
-0,272 -8,722 2,391**
(-0,73) (-0,44) (2,09)

Bố vợ/chồng chủ Dn từng dệt (=1)
0,877** 37,392** 2,359***

(2,51) (2,11) (2,75)

Mẹ vợ/chồng chủ Dn từng dệt
(=1)

-0,151 -31,627 -1,189
(-0,50) (-1,09) (-1,51)

Số lượng anh chị em ruột đã lập
Dn trước

-0,050 -9,879* -0,100

(-1,23) (-1,86) (-1,11)

% vốn tự có khi Dn được thành
lập

0,001 -0,746** -0,004

(0,33) (-2,20) (-0,63)

Biến giả năm 2007
-0,026 -9,402 0,079
(-0,10) (-0,56) (0,22)

Biến giả năm 2009
-0,351 -8,286 -0,248
(-1,32) (-0,42) (-0,64)

hằng số
-1,025 -586,323*** -7,267***
(-0,84) (-3,46) (-3,54)

r-2 0,22 0,38 0,08

Left-censored : right-censored ob-
servation 56:00.0

Số Dn 170 170 170

Bảng 4: Các nhân tố tác động tới hoạt động của các DN dệt

Số trong ngoặc là thống kê t (t-statistics) dựa trên sự ổn định của phương sai sai số (heteroskedasticity-robust

standard errors) *, **, *** thể hiện mức ý nghĩa lần lượt là 10%, 5%, và 1%.
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thụ theo hình thức bán trực tiếp cho các cơ sở
chuội nhuộm hoặc khách hàng ngoài tỉnh. Đối với
hàm số lượng lao động và giá bán sản phẩm cao
nhất chúng tôi sử dụng mô hình bình phương nhỏ
nhất (oLS) với giá trị thống kê t dựa trên sự ổn
định của phương sai sai số (heteroskedasticity- ro-
bust) để tiến hành hồi quy. Vì tỷ lệ phần trăm
doanh thu bán sản phẩm trực tiếp cho các cơ sở
chuội nhuộm hoặc khách hàng ngoài tỉnh nhận
nhiều giá trị 0 và 1 nên chúng tôi sử dụng mô
hình Tobit để hồi quy. Chúng tôi gộp số liệu của
các năm 2005, 2007, 2009 và sử dụng biến giả cho
năm 2007 và 2009 trong cả ba phương trình hồi
quy. hệ thống các biến độc lập là giống nhau
trong cả ba phương trình. Chúng tôi cũng đồng
thời tiến hành kiểm định khả năng đa cộng tuyến
của các biến độc lập. Kết quả cho thấy hiện tượng
này không đáng lo ngại trong các phương trình
hồi quy (giá trị trung bình ViF=3,17),

Bảng 4 trình bày kết quả hồi quy các nhân tố
tác động tới hoạt động của các Dn. Các biến số
quan trọng về cơ bản khẳng định hai giả thuyết
nêu ra trong Phần 2. hệ số của số năm đi học của
chủ Dn có giá trị dương và có ý nghĩa ở mức rất
cao trong cả ba phương trình. Kết quả này cho
thấy những chủ Dn có trình độ học vấn cao hơn
thường có quy mô Dn lớn hơn, chất lượng sản
phẩm cao hơn và tiêu thụ trực tiếp nhiều hơn
những người khác. Đồng thời, tuổi của chủ Dn
cũng có hệ số dương và có ý nghĩa thống kê cao
trong phương trình (1) và (2). Điều này chứng tỏ
tầm quan trọng của nguồn vốn nhân lực đối với
sự phát triển của các Dn trong làng nghề Vạn
Phúc. Các kết quả này khẳng định giả thuyết 1
của chúng tôi là đúng. 

Bên cạnh đó, các kết quả hồi quy cũng khẳng
định giả thuyết 2 của chúng tôi. Biến số bố đẻ của
chủ Dn từng làm nghề dệt có hệ số dương và có ý
nghĩa về mặt thống kê trong phương trình (1).
Biến số mẹ đẻ của chủ Dn từng làm nghề dệt có
hệ số dương và có ý nghĩa thống kê trong phương
trình (3). Đặc biệt, biến số bố vợ hoặc chồng của
chủ Dn có giá trị dương và rất có ý nghĩa về mặt
thống kê trong cả ba phương trình [7]. những kết
quả này cho thấy những chủ Dn sinh ra trong các
gia đình có truyền thống làm nghề có quy mô Dn
lớn hơn, chất lượng của sản phẩm cao hơn và có
xu hướng tiêu thụ sản phẩm trực tiếp hơn các Dn
khác. Theo Bảng 4, những Dn có chủ là nữ thường
sản xuất sản phẩm có chất lượng thấp hơn. Đồng
thời, Bảng 4 cũng cho thấy những Dn được đầu
tư nhiều bằng vốn tự có thường sản xuất những
sản phẩm có chất lượng thấp hơn và điều này phù
hợp với số liệu thống kê trong Bảng 3 của chúng
tôi.  

5. Kết luận

nhiều nghiên cứu về cụm công nghiệp trên thế
giới đã chứng minh được vai trò của trình độ học
vấn đối với sự phát triển của các Dn. Tuy nhiên,
có rất ít nghiên cứu tương tự về các cụm công
nghiệp làng nghề ở Vn. Bài viết này đã cho thấy
trình độ học vấn của chủ Dn (đo bằng số năm đi
học) và truyền thống của gia đình người chủ Dn
(đo bằng kinh nghiệm trong nghề của bố mẹ đẻ
và bố mẹ vợ hoặc chồng của chủ Dn) là các nhân
tố quan trọng tác động tới hoạt động sản xuất và
kinh doanh của các Dn trong làng nghề lụa Vạn
Phúc. Điều này góp phần quan trọng giải thích tại
sao sự phát triển của các làng nghề ở Vn thường
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có truyền thống lịch sử lâu đời và thường ở những
khu vực nhất định mà các khu vực khác khó có
thể sao chép. Đồng thời, nghiên cứu này cũng cho
thấy để phát triển các làng nghề, điều quan trọng
là phải nâng cao trình độ cho chủ các Dn. Trong
những nghiên cứu tới, chúng tôi hy vọng có thể
kiểm chứng những kết luận trong bài viết này ở
các làng nghề khác ở nước tan

Chú ThÍCh
[1] Trong số 57 Dn, có một Dn được thành lập

từ năm 2006.
[2] Mặc dù số lao động không phải là một chỉ

tiêu phản ánh quy mô của Dn tốt như giá trị gia
tăng nhưng ở các Dn dệt lụa ở Vạn Phúc thì đây
là một chỉ tiêu chấp nhận được do dệt lụa là một
công việc không phức tạp, thường đòi hỏi một lao
động cho một máy dệt với công suất dệt không
khác nhau nhiều. 

[3] Bao gồm cả chủ Dn.
[4] Các Dn dệt lụa thường sản xuất nhiều loại

lụa khác nhau. Đồng thời giá lụa cũng thường
xuyên thay đổi theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi
quyết định thu thập giá bán lụa cao nhất trong
mỗi năm của mỗi Dn. giá thực tế được điều chỉnh
theo chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất
hàng công nghiệp (năm 2000 = 100) (gSo, 2010).

[5] giá thực tế của sản phẩm phản ánh chất
lượng của sản phẩm. 

[6] So với các nguồn vốn khác: vay từ ngân
hàng, thừa kế của gia đình, vay của gia đình.

[7] Kết quả hồi quy cũng cho thấy biến số số
lượng anh chị em ruột đã lập Dn trước có giá trị
âm ở trong phương trình (2). Tuy nhiên, hệ số này
chỉ có ý nghĩa ở mức thấp, 10%.
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